TUẦN 6
NS: Ngày  25 tháng 9 năm 2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014

Tập đọc (Tiết 16, 17)
MẨU GIẤY VỤN.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.

Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ khó, biết nghỉ hơi sau các dấu câu. 

- Biết đọc phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật. 

- Hiểu nghĩa các từ mới, hiểu được nội dung bài: phải giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp. 

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc đúng và đọc hay cho HS.

3. Thái độ: Giáo dục thái độ tự giác bảo vệ môi trường.

* Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học luôn sạch sẽ.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.
-Tự nhận thức về bản thân.
-Xác định giá trị.

-Ra quyết định .

-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

III. ĐỒ DÙNG
- Giáo viên: Tranh minh họa bài học trong sách giáo khoa. Bảng phụ. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh lên đọc bài: “mục lục sách” và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm

2. Bài mới: 

1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. (2’)

2: Luyện đọc: (30p)

- Giáo viên đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ. 

- Đọc từng câu, từng đoạn. 

- Giải nghĩa từ: 

- Hướng dẫn đọc cả bài

- Đọc theo nhóm. 

- Thi đọc cả bài. 

Tiết 2:
3: Tìm hiểu bài (15’)

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa. 

a) Mẩu giấy vụn nằm ở đâu ? Có dễ thấy không ?

b) Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì ?

c) Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì ?

d) Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì ?

4: Luyện đọc lại. (15’)

- Giáo viên nhận xét bổ sung. 

5: Củng cố - Dặn dò. (4’)

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. 
	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh nối nhau đọc từng câu, từng đoạn. 

- Học sinh đọc phần chú giải. 

- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh đọc theo nhóm đôi. 

- Đại diện các nhóm thi đọc. 

- Cả lớp nhận xét nhóm đọc tốt nhất. 

- Đọc đồng thanh cả lớp. 

- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Mẩu giấy vụn nằm ngay giữa cửa ra vào rất dễ thấy. 

- Cô giáo yêu cầu cả lớp im lặng xem mẩu giấy nói gì. 

- Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói: Các bạn ơi hãy bỏ tôi vào sọt rác. 

- Cô giáo nhắc nhở học sinh phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 

- Các nhóm học sinh thi đọc cả bài theo vai. 

- Cả lớp cùng nhận xét chọn nhóm đọc hay nhất. 


Toán (Tiết 26):

7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Giúp học sinh biết thực hiện phép cộng dạng 7 + 5, từ đó lập và học thuộc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Củng cố giải toán về nhiều hơn. 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng làm tính và giải toán cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: que tính: 20 que tính rời. 

- Học sinh: Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh lên bảng làm bài tập 3 trang 25. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

B. Bài mới: 

1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài (1’)

2: Giới thiệu phép tính 7 + 5. (8’)

- Giáo viên nêu: Có 7 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kết quả trên que tính. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính: 7+ 5 = ?

+ Đặt tính. 

+ Tính từ phải sang trái. 

             7

             5

           12

   * Vậy 7 + 5 bằng mấy ?

   * Giáo viên ghi lên bảng: 7 + 5 = 12. 

* Hoạt động 3: Thực hành.

Bài 1: Tính nhẩm. (5’) 

Cho hs làm miệng

G yêu cầu hs nêu kq và giải thích cách làm 

Bài 2: Tính (5’)

Bài 3:Nối (theo mẫu) (4’) HSKG

G đưa bảng phụ viết sẵn đề bài

Hướng dẫn hs nối theo mẫu

Bài 4: Bài toán (5’)

* Yêu cầu hs tóm tắt đề

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

-Muốn biết chị của Hoa bao nhiêu tuổi ta làm ntn?

Bài 5: Điền dấu + hoặc – để được kết quả đúng. ( Hướng dẫn về nhà)

G đưa bài giải mẫu

4: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
	- Học sinh nêu lại bài toán. 

- Học sinh thao tác trên que tính để tìm kết quả 

- Học sinh nêu cách thực hiện phép tính. 

+ Bước 1: Đặt tính. 

+ Bước 2: Tính từ phải sang trái. 

- Học sinh nhắc lại. 

-Hs nêu 7 + 5 = 12

- Học sinh lập bảng cộng. 

7 + 4 = 11

7 + 5 = 12

7 + 6 = 13

7 + 7 = 14

7 + 8 = 15

7 + 9 = 16

Hs nêu yêu cầu. 

- Từng cặp hs làm ( 1hs nêu phép tính – 1 hs nêu kq )

-Lớp n/x

-2hs nêu

Nêu yêu cầu

- 3Hs làm trên bảng – hs còn lại làm VBT

- N/x bài làm trên bảng lớp

Nêu yêu cầu

- Quan sát

-Tự làm – 1 Hs làm trên bảng lớp

- Lớp n/x – đối chiếu kq

-1 hs đọc đề - Lớp theo dõi và đọc thầm lại

-Hs nêu

- Hs tự làm vào VBT

 - 2 hs đọc lời giải

- Lớp n/x

HS nêu yêu cầu

HS theo dõi.


Trật tự an toàn giao thông
Bài 4: Đi bộ và qua đường an toàn

I.Mục tiêu: 
1. Kiến thức. Gióp Hs:

- Ôn lại kiến thức về đi bộ và qua đường đã học ở lớp 1. Hs biết cách đi bộ, biết qua đường trên những đoạn đường có tình huống khác nhau

- Hs biết quan sát phía trước khi đi đường; biết chọn nơi qua đường an toàn

- ở đoạn đường nhiều xe qua lại tìm người lớn đề nghị giúp đỡ khi qua đường. Có thói quen quan sát trên đường đi, chú ý khi đi đường
2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đi bộ và qua đường an toàn.

3. Thái độ: HS có thái độ tôn trọng luật giao thông.

II.Chuẩn bị: Nội dung. Tranh phóng to. Phiếu học tập

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên

I- KTBC : (5’) – Biển báo cấm có đặc điểm gì?

II. Bài mới:

1. Hđ1: Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài mới

2. Hđ2: Quan sát tranh (12’)
* Mục tiêu: Nhận thức được những hành vi đúng/sai để đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường phố

* Tiến hành:

- Chia nhóm 5. Y/c quan sát hình trong SGK, thảo luận các hành vi đúng/sai trong mỗi bức tranh

- Tổ chức thảo luận lớp: Treo 5 tranh như trong SGK, y/c đại diện nhóm lên trình bày ý kiến và giải thích

- Kết luận: Khi đi bộ trên đường các em cần thực hiện đi trên vỉa hè, luôn nắm tay người lớn. Nếu đường không có vỉa hè hoặc vỉa hè bị lấn chiếm hay đi trng ngõ, các em cần đi sát vào lề đường và phải chú ý tránh xe đạp, xe máy

3. Hđ3: Thực hành theo nhóm (15’)
* Mục tiêu: Giúp Hs có kĩ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường

* Tiến hành:

- Chia nhóm, giao cho mỗi nhóm 1 câu hỏi tình huống, Y/c thảo luận tìm ra cách giải quyêt tình huống đó
- Kết luận: Khi đi bộ trên đường, các em cần phải quan sát đường đi, không mải nhìn quầy hàng hoặc vật lạ hai bên đường, chỉ qua đường ở những nơi có điều kiện an toàn; Cần quan sát kĩ xe đi lại khi qua đường, nếu thấy khó khăn cần nhờ người lớn giúp đỡ

4. Củng cố: (5’)
- Nhắc Hs luôn nhớ và chấp hành đúng những quy định khi đi bộ và qua đường


	Hoạt động của học sinh

- Quan sát hình trong SGK, thảo luận các hành vi đúng/sai trong mỗi bức tranh

- Đại diện nhóm lên trình bày

- Nhận xét, bổ sung

- Thảo luận

- Báo cáo kết quả

- Nhận xét, bổ sung




NS: Ngày  25 tháng 9 năm 2014

Ngày giảng: Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014

Tập đọc (Tiết 18):

NGÔI TRƯỜNG MỚI

I. MỤC ĐÍC YÊU CẦU.

1. Kiến thức: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ khó. 

Hiểu được nghĩa của các từ khó. Và nội dung bài Bạn học sinh yêu quý ngôi trường mới và tự hào về ngôi trường của mình.

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng đọc đúng và đọc hay cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ biết yêu quý và bảo vệ ngôi trường của mình.

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. Bảng phụ. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh lên đọc bài: “Chiếc bút mực” và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Luyện đọc: (10’)

- Giáo viên đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ. 

- Đọc từng câu, từng đoạn. 

- Giải nghĩa từ: 

- Hướng dẫn đọc cả bài

- Đọc theo nhóm. 

- Thi đọc cả bài

* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài (10’)

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa. 

* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. (7’)

- Giáo viên nhận xét bổ sung. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài
	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh nối nhau đọc từng dòng, từng câu. 

- Học sinh đọc phần chú giải. 

- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh đọc theo nhóm đôi. 

- Đại diện các nhóm thi đọc. 

- Nhận xét nhóm đọc tốt nhất. 

- Đọc đồng thanh cả lớp. 

- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Các nhóm học sinh thi đọc cả bài. 

- Cả lớp cùng nhận xét khen nhóm đọc tốt. 


Toán (Tiết 27):

47 + 5.

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức.Giúp học sinh

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 5 (cộng có nhớ tính viết): 

- Củng cố phép cộng dạng đã học: 7 + 5.
2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng làn tính và giải toán cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ tự giác trong học tập 

II. ĐỒ DÙNG.
- Giáo viên: 12 que tính rời và 4 bó một chục que tính. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi một số học sinh lên đọc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giới thiệu phép cộng 

47 + 5. (8’)

- Giáo viên nêu bài toán: Có 47 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính. 

       47   

         5    

       52

   * 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1

   * 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 

   * Vậy 47 cộng 5 bằng 52. 
* Hoạt động 3: Thực hành.

Bài 1: Tính : (5’)

Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống.
- Gv nhận xét củng cố tính tổng.

Bài 3: (5’)

G vẽ sơ đồ bài toán cm lên bảng


- Đoạn thẳng CD dài ?
-  Đoạn thẳng AB ntn so với đoạn thẳng CD?

- GV nhận xét.

- Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 1;2;3;4/ 28
	-Học sinh nêu lại bài toán. 

-Học sinh nêu cách thực hiện phép tính. 

+ Bước 1: Đặt tính. 

+ Bước 2: Tính

-Học sinh thực hiện phép tính. 

+ 7 cộng 5 bằng12, viết 2 nhớ 1

+ 4 thêm 1 bằng 5, viết 5 

· 47 cộng 5 bằng 52 

Nêu yêu cầu

-Hs làm vở

- 2- 3 Hs giải thích cách làm.

Nêu yêu cầu

-Hs làm vở
- HS chữa bài

- 2- 3 Hs giải thích cách làm.

- Nhìn sơ đồ đọc lại đề toán

- Hs tự làm vào VBT

- HS chữa bài.

- Lớp nhận xét

Đọc đề bài

- Quan sát hình vẽ

- Thảo luận nhóm 4

- Đại diện nhóm báo cáo kq  bằng cách chỉ  cụ thể từng hình




Chính tả : Tập chép (Tiết 11)

MẨU GIẤY VỤN.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức.

- Chép lại chính xác, trình bày đúng  đoạn tóm tắt nội dung bài: “mẩu giấy vụn”. 

- Làm đúng các bài tập có phụ âm đầu s/x; vần ai/ay. 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng viết và trình bày bài đẹp cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ tự giác trong học tập.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng viết các từ: Tìm kiếm, mỉm cười, long lanh, chen chúc. 

- Học sinh ở dưới lớp viết vào bảng con. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1’)

* Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép.(20’) 

- Giáo viên đọc mẫu đoạn chép. 

- Hướng dẫn tìm hiểu bài. 

Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài chép. 

+ Câu đầu tiên trong bài chính tả có mấy dấu phẩy ?

+ Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả ?

- Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: 

Mẩu giấy, nhặt, sọt rác. 

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 

- Yêu cầu học sinh chép bài vào vở. 

- Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp ñô em chäm theo kịp các baï. 

- Đọc cho học sinh soát lỗi. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập.(5’)

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 vào vở. 

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập 2a. 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về làm bài tập 2b.
	- Học sinh lắng nghe. 

- 2 Học sinh đọc lại. 

- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Có 2 dấu phẩy. 

- Dấu gạch ngang, dấu 2 chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm than. 

- Học sinh luyện bảng con. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh đọc đề bài. 

- Học sinh làm bài vào vở. 

- 1 Học sinh lên bảng làm. 

Máy cày - mái nhà

Thính tai - giơ tay. 

Chải tóc - nước chảy. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Học sinh các nhóm lên thi làm nhanh. 

- Cả lớp nhận xét nhóm làm nhanh, đúng nhất. 

+ Xa xôi, sa xuống. 

+ Phố xá, đường sá. 


Tự nhiên và xã hội (Tiết 6):

TIÊU HOÁ THỨC ĂN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức.Sau bài học học sinh có thể: 

- Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già. 

- Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hoá được dễ dàng, hiểu được chạy, nhảy sau khi ăn sẽ có hại. 

2. Kĩ năng. HS biết ăn uống đúng cách để tốt cho tiêu hóa.

3. Thái độ.Học sinh có ý thức ăn chậm nhai kỹ, không nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn no, không được nhịn đi đại tiện.

III. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.

- Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giúp thức ăn tiêu hóa được dẽ dàng.

- Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai như: Nô đùa chạy nhảy sau khi ăn và nhịn đi đại tiện.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân trong việc thực hiện ăn uống. 

III. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Tranh vẽ minh họa về cơ quan tiêu hoá trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi

- Nêu đường đi của thức ăn trong cơ quan tiêu hoá. 

- Giáo viên nhận xét. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.  (1’)

* Hoạt động 2: Trò chơi “chế biến thức ăn”. (3’) 

- Giáo viên cho học sinh chơi  trò chơi này đã học ở tiết trước. 

* Hoạt động 3: Thực hành - Thảo luận để nhận biết sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng và dạ dày. (10’)

- Cho học sinh thực hành theo cặp. 

- Giáo viên kết luận: ở miệng được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ dày. Ở dạ dày thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và 1 phần thức ăn được chế biến thành chất bổ dưỡng. 

* Hoạt động 4: Làm việc với sách giáo khoa về sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già. (10’) 

- Học sinh thảo luận nhóm đôi. 

- Giáo viên kết luận: Vào đến ruột non phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng thấm qua thành ruột non đi vào máu nuôi cơ thể, chất bã được đưa xuống ruột già biến thành phân rồi ra ngoài. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. (4’)

- Nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà ôn lại bài. 
	- Học sinh chơi trò chơi

- Học sinh quan sát sơ đồ. 

- Một số học sinh lên chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ trên bảng. 

- Học sinh thực hành theo cặp. 

- Đại diện 1 số nhóm lên lên phát biểu ý kiến. 

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Học sinh nhắc lại kết luận nhiều lần. 

- Học sinh thảo luận nhóm đôi. 

- Các nhóm báo cáo. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Nhắc lại kết luận. 

- Học sinh vận dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. 


NS: Ngày  25 tháng 9 năm 2014
Ngày giảng: Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Toán (tiết 28)

47 + 25
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.

- Giúp hs : Biết cách thực hiện phép cộng có nhớ dạng 47+ 25.

- áp dụng để giải các bài toán có liên quan.
2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng tính toán cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ tự giác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Que tính.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
I. Kiểm tra bài cũ:  (5p)

- Gọi 2 hs lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

+ H/s1: Đọc thuộc lòng các công thức 7 cộng với một số.

+ H/s 2: Tính nhẩm:

            47 + 5 + 2                      67 + 7+ 3.

- Gv nhận xét ghi điểm
II. Dạy bài mới :

1.Giới thiệu bài:  (1p)

2.Hd tìm hiểu bài

a. Giới thiệu phép cộng 47 + 25:  (12p)

- Gv nêu bài toán: có 47 que tính thêm 25 que tính nữa , hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?

? Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính em làm như thế nào?

- Yêu cầu hs sử dụng que tính để tìm kết quả.

-Hd học sinh thực hiện phép tính dọc    

                                                      4
                                             25

                                                         72

- Yêu cầu hs nhắc lại.

 b. Luyện tập:  (15p)

Bài 1: Tính:

- Yêu cầu hs làm  vào vở bài tập, gọi 2 hs lên bảng làm bài.

- Yêu cầu hs nêu rõ cách đặt tính, thực hiện phép tính 27 + 14; 47 + 26.

- Nhận xét và cho điểm hs.

Bài 2 : Đúng ghi §, sai ghi S vào chỗ trống:

- Gọi hs nêu yêu cầu của bài.

? Một phép tính đúng là phép tính thực hiện như thế nào? 

- Yêu cầu hs làm bài , chữa bài.

- Yêu cầu hs giải thích một số phép tính Đ/S.

- Yêu cầu hs sửa lại phép tính sai.

Bài 3: 

-Yêu cầu hs tự đọc bài toán 

- Hd: Tóm tắt:

              Nữ      :17 người

              Nam   : 19 người

              Cả đội: ….người?

- Y/c làm bài vào vở bài tập

- Nhận xét và cho điểm.

Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

HSKG.

- Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài.

- Ghi lên bảng phép tính:

- Gọi 1 Hs lên bảng làm                   5  7
                                                       

                                                  

                                                         6  1

III. Củng cố - dặn dò:   (2p)

- Y/c nêu lại cách thực hiện phép tính

- GV nhận xét giờ học.
	Hoạt động của HS
- 2 hs lên bảng 

- H/s đọc bảng cộng 7 

- Nhận xét

- Nghe và phân tích bài toán.

- Trả lời

- Sử dụng que tính để tìm kết quả.

- Thực hiện phép tính cộng 

- 7 cộng 5 bằng 12, viết 2  nhớ 1, 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 , viết 7. Vậy 47 cộng 25 bằng 72.

- Nhắc lại cách thực hiện phép tính.

- Hs làm bài, nhận xét bài bạn, tự kiểm tra bài của mình.

- 2 hs lần lượt trả lời.

- Nhận xét

- Đúng ghi §, sai ghi S.

- Nêu cách thực hiện

- Hs làm bài. 1 Hs lên bảng

- Giải thích

- Sửa lại vào giấy nháp.

- Tóm tắt và trình bày bài giải.

- Nhận xét

Bài giải

Số người đội đó có là:

17 + 19 = 36( người)

                        Đáp số: 36 người.

- Làm bài điền vào ô trống. 

- Giải thích: Điền 7 vào ô trống vì 7+4 = 11, viết 1 nhớ 1, 5 thêm 1 là 6 viết 6. Vậy 57 + 4 bằng 61.

- H/s nêu lại 




Luyện từ và câu (Tiết 6):

CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu giới thiệu (ai, cái gì, con gì là gì ?).

- Biết đặt câu phủ định. 

- Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng học tập. 

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Bảng phụ; 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 3 Học sinh lên bảng viết 1 số tên sau: sông Đà, núi Nùng, hồ Than thở, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. (12’)

Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu. 

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. 

Bài 2 : (giảm tải)

Bài 3: Ghi lại tên, số lượng, tác dụng của mỗi đồ dung học tập được vẽ ẩn trong  tranh sau. (14’)

Gọi học sinh đọc đề bài. 

- Giáo viên mời 1 số em lên bảng làm.

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. (5’)

- Nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà ôn lại bài.
	- Học sinh đọc yêu cầu. 

- Học sinh đặt câu. 

+ Ai là học sinh lớp 2?

+ Ai là học sinh giỏi nhất lớp?

+ Môn học em yêu thích là gì ?

- Học sinh nối nhau nói câu có nghĩa giống với câu b, c. 

 -2-3 hs đọc đề bài.

- Học sinh làm bài. 

- Trong tranh có 4 quyển vở, 3 chiếc cặp, 2 lọ mực, …


Kể chuyện (Tiết 6):

MẨU GIẤY VỤN.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức.

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện: “mẩu giấy vụn. ”

- Biết phân vai dựng lại câu chuyện. 

- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. 

- Có khả năng nghe theo dõi bạn kể để nhận xét đánh giábạn kể và kể tiếp lời kể cảa bạn. 
2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng kể chuyện cho HS.

3. Thái độ. HS có thái độ yêu thích môn kể chuyện.

* Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường lớp học luôn sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh lên kể lại câu chuyện “Chiếc bút mực”.

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. (1’)

* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể. 

Bài 1. Kể từng đoạn theo tranh. (15’)

- Cho học sinh quan sát kỹ 4 bức tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh kể tóm tắt nội dung của mỗi tranh. 

+ Kể theo nhóm. 

+ Đại diện các nhóm kể trước lớp. 

- Giáo viên nhận xét chung. 

Bài 2: Kể toàn bộ câu chuyện theo vai. (10’)

+ Giáo viên cho các nhóm kể toàn bộ câu chuyện. 

+ Sau mỗi lần học sinh kể cả lớp cùng nhận xét. Giáo viên khuyến khích học sinh kể bằng lời của mình. 

- Phân vai dựng lại câu chuyện. 

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về kể cho cả nhà cùng nghe.


	- Học sinh quan sát tranh. 

- Học sinh kể nội dung mỗi tranh theo nhóm. 

- Nối nhau kể trong nhóm. 

+ T1: Cô giáo chỉ mẩu giấy vụn ngay ở cửa ra vào. 

+ T2: Bạn học sinh nói với cô giáo là mẩu giấy không biết nói. 

+ T3: Bạn gái nhặt mẩu giấy bỏ vào sọt rác. 

+ T4: Bạn gái nói là mẩu giấy có biết nói. 

- Các nhóm phân vai lên kể toàn bộ câu chuyện. 

- Các nhóm lên đóng vai. 

- Cả lớp cùng nhận xét chọn nhóm đóng vai đạt nhất. 


Tập viết (Tiết 6):

CHỮ HOA: Đ.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức. 

- Biết viết hoa chữ cái Đ theo cỡ vừa và nhỏ. 

- Biết viết câu ứng dụng  “đẹp trường đẹp lớp” theo cỡ vừa và nhỏ. 

- Viết đều nét, đúng mẫu và nối chữ đúng quy định. 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng viết và trình bày bài đẹp cho HS.

3. Thái độ. HS có thái độ tự rèn chữ viết.

* Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục ý thức giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp.

II. ĐỒ DÙNG

- Giáo viên: Chữ mẫu trong bộ chữ. 

- Học sinh: bảng con. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của HS
	Hoạt động của GV

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bảng con chữ C và từ chia. 

- Giáo viên nhận xét bảng con. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. (12’)

- Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu. 

- Nhận xét chữ mẫu. 

- Giáo viên viết mẫu lên bảng. 

- Phân tích chữ mẫu. 

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng. 

- Giới thiệu từ ứng dụng: 

Đẹp trường đẹp lớp.

- Giải nghĩa từ ứng dụng. 

- Hướng dẫn viết từ ứng dụng vào bảng con. 

* Hoạt động 4: Viết vào vở tập viết. (15’)

Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 

- Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai. 

-Chấm, chữa. 

- Giáo viên thu chấm 7, 8 bài có nhận xét cụ thể. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Nhận xét giờ học. 

- Học sinh về viết phần còn lại. 
	- Học sinh quan sát và nhận xét độ cao của các con chữ. 

- Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu. 

- Học sinh phân tích

- Học sinh viết bảng con chữ Đ 2 lần. 

- Học sinh đọc từ ứng dụng. 

- Giải nghĩa từ. 

- Học sinh viết bảng con chữ: Đẹp

- Học sinh viết vào vở theo yêu cầu của giáo viên. 




Thủ công (tiết 6):

GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI – TIẾT 2

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời và gấp được máy bay đuôi rời. 

- Học sinh biết cách phóng máy bay.

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng gấp hingf cho HS. 

3. Thái độ. Học sinh yêu thích và hứng thú gấp hình. 

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Mẫu máy bay bằng giấy. 

- Học sinh: Giấy màu, kéo, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)- Gọi một số học sinh lên nói lại các bước gấp máy bay đuôi rời. 
- Giáo viên nhận xét. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. (3’)

* Hoạt động 2: Hướng dẫn quan sát mẫu. (3’) 

- Giáo viên hướng dẫn và giới thiệu mẫu gấp máy bay đuôi rời và gợi ý cho học sinh nhận xét về hình dáng. 

* Hoạt động 3: Nhắc lại các bước gấp (4’)

- Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật. 

- Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay. 

- Bước 3: làm thân và đuôi máy bay. 

- Bước 4: lắp thân máy bay hoàn chỉnh. 

* Hoạt động 4: Thực hành. (17’)

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm

- Giáo viên quan sát uốn, nắn cho học sinh. 

- Hướng dẫn học sinh trang trí và trưng bày sản phẩm. 

- Tổ chức cho học sinh phóng máy bay. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. (3’) 

- Nhận xét giờ học. 

- Học sinh về tập gấp lại. 


	- Học sinh quan sát và nhận xét. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh nhắc lại các bước gấp máy bay. 

- Học sinh làm theo nhóm. 

- Các nhóm trang trí theo ý thích

- Trưng bày sản phẩm. 

- Các nhóm phóng máy bay. 




Thực hành toán

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố cho HS về bảng cộng 7.

- Củng cố giải bài toán về nhiều hơn.

- Củng cố về hình tứ giác.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm tính và giải toán cho HS.

3. Thái độ: HS có thái độ tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của hS

	A. KTBC (5’)

KT bảng cộng 7

B. Bài mới.

a) Giới thiệu bài.

b) Bài giảng.

Bài 1: Tính nhẩm. (7’)

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

7 + 6 = 13                        7 +7 = 14 

7 + 4 = 11                        7 + 9 = 11

 7 + 3 + 2 = 12             7 + 3 + 5 = 15

      7 + 5 = 12                    7 + 8 = 12

Củng cố bảng cộng 7

Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là. (7’)

57 và 4      77 và 5    27 và 8        87 và 6 

- Củng cố kĩ năng đặt tính và kĩ năng tính.

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: (7’)

Vân cắt được                          : 17 bông hoa

Hòa cắt được nhiều hơn Vân : 8 bông hoa

 Hòa cắt được                         : ... bông hoa ?

- GV nhận xét: Củng cố giải bài toán về nhiều hơn.

4. Đố vui: (7’)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:


A. 3            B. 4                C. 5            D. 6

III. Củng cố dặn dò  (4p)

- Nhận xét giờ học 

- Chuẩn bị giờ sau.
	- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài 

- HS chữa bài

-Lớp nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài 

-HS chữa bài

-Lớp nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài 

-HS chữa bài

-Lớp nhận xét




NS: Ngày  25 tháng 9 năm 2014
Ngày giảng: Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Toán (Tiết 29)

LUYỆN TẬP.

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức.Giúp học sinh: 

- Củng cố hiện phép cộng dạng: 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5 (cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết.): 
- Củng cố giải toán về nhiều hơn. 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng làm tính và giải toán cho HS.

3. Thái độ. Giáo dục thái độ tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG
- Giáo viên: Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Học sinh lên bảng đọc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: tính nhẩm.(5’) 

- GV nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính. Cột 1; 3; 4

Bài 3: (5’)

G đưa bảng phụ viết sẵn tóm tắt  đề.

 Yêu cầu học sinh tự đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải vào vở. 

Bài 4: < ; >: = (5’)

Giáo viên nhận xét bổ sung. 

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 

1; 2; 3; 4; / 29
	- Học sinh tính nhẩm đọc kết quả. 

-Hs nối tiếp nêu k/q    7 + 3 = 10

7 + 7 = 14

7 + 8 = 15

7 + 4 = 11

4 + 7 = 11

7 + 5 = 12

7 + 9 = 16

8 + 7 = 15

7 + 6 = 13

7 + 10 = 17

- Học sinh làm vở bt. 

  37

  15

  52

  47

  18

  65

  67

 9

  76

- 2-3 Hs nhìn tóm tắt đọc lại đề.

- Tự làm vào vở.

- 2Hs đọc lời giải 

                              Bài giải

Cả hai thúng có là

28 + 37 = 62 (Quả):

                              Đáp số: 65 quả

- Lớp nhận xét. 

- Học sinh các nhóm làm bài.- làm xong cử đại diện đem bài dán lên bảng và  trình bày bài của  nhóm mình. 

- Cả lớp cùng nhận xét đưa ra đáp án đúng.

Nêu yêu cầu

- Tự làm VBT

-Nối tiếp trình bày k/q và giải thích cách làm.

-Lớp nhận xét 


Tập làm văn (Tiết 6):

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức. Biết tìm và ghi lại mục lục sách. 
2. Kĩ năng. HS có kĩ năng sử dụng mục lục sách.

3. Thái độ. Thích sử dụng mục lục sách để tìm bài khi đọc sách.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI.

-Giao tiếp

-Thể hiện sự tự tin

-Tìm kiếm thông tin

III. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Bảng phụ; tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc mục lục sách bài tuần 6, 7. 

- Giáo viên và cả lớp nhận xét. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Bài 1 : (giảm tải)

Bài 2: (giảm tải)

Bài 3: Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi, …. (30’)

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm vào vở. 

Yêu cầu học sinh đọc mục lục 1 tập truyện thiếu nhi, ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang. 

- Giáo viên thu một số bài để chấm. 

*Thi tìm tên truyện theo mục lục .

  Thi tìm tên tác giả của truyện.

  * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò. (5’)
- Nhận xét giờ học. 

- Học sinh về học bài và chuẩn bị bài sau. 
	- HS đọc yêu cầu của bài.

- Mỗi học sinh viết vào vở tên 2 truyện tên tác giả, số trang. 

- 1 Số học sinh đọc bài viết của mình. 


NS: Ngày  25 tháng 9 năm 2014
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 3 tháng 10năm 2014
Toán (Tiết 30):

BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN

I. MỤC TIÊU;
1. Kiến thức.Giúp học sinh củng cố: 

- Củng cố về khái niệm “Ít hơn” và biết giải bài toán về ít hơn. 

- củng cố giải toán về ít hơn (toán đơn, có một phép tính): 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng tính toán cho HS

3. Thái độ. HS có thái độ tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG.
- Giáo viên: Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài 4 trang 29. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán về ít hơn. (10’)

Bài toán: Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có ít hơn hàng trên 2 quả. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?

- Hướng dẫn học sinh giải. 

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?   

+ Muốn biết hàng dưới có mấy quả cam ta làm thế nào?

+ Tức là lấy mấy trừ mấy?

+ 7 trừ 2 bằng mấy?

- Giáo viên hướng dẫn học sinh giải và trình bày Bài giải như trong sách giáo khoa. 

Bài giải:

Số quả cam hàng dưới có là:

7 – 2 = 5 (quả cam)

                  Đáp số: 5 quả cam.

* Hoạt động 3: Thực hành. 

Bài 1:(7’)

Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu tìm gì?

- Bài toán thuộc dạng nào?

Bài 2(7’)

- Bài thuộc dạng toán gì? Vì sao?

G nêu ( thấp hơn có nghĩa là ít hơn ).

- Yêu cầu hs viết tóm tắt và trình bày bài giải.

Bài 3: Hướng dẫn hs làm ở nhà.

Bài 4:HSKG (4’)

G đưa bảng phụ viết sẵn tóm tắt

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. (4’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
	Hoạt động của HS

	
	- 2 Học sinh nêu lại đề toán. 

- Bài toán cho biết hàng trên có 7 quả cam. Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 quả. 

- Bài toán hỏi hàng dưới có mấy quả cam. 

- Ta lấy số cam ở hàng trên trừ đi số cam ít hơn ở hàng dưới. 

- Lấy 7 trừ 2. 

- 7 trừ 2 bằng 5. 

- Học sinh đọc Bài giải ở trên bảng. 

- 1Hs đọc đề - lớp theo dõi và đọc thầm lại

-2-3  hs nêu

- 1 hs giải trên bảng  - làm vào VBT.

-Nhận xét bài làm trên bảng.

- Đọc đề bài

- 2hs nêu

- Tự làm

- 2 hs đọc lời giải 

-Lớp n/x

HS theo dõi

- 2Hs nhìn tóm tắt đọc đề bài.

-Tự giải- 2hs nêu bài giải.


Chính tả : Nghe viết (Tiết 12)

NGÔI TRƯỜNG MỚI

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức.

- Nghe viết chính xác trình bày đúng 1 đoạn trong bài: “ngôi trường mới”

- Làm đúng các bài tập phân biệt các phụ âm đầu và vần dễ lẫn : ui / uy, ch / tr. 

2. Kĩ năng. Rèn kĩ năng viết và trình bày bài đẹp cho HS

3. Thái độ. HS có thái độ chăm rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG.

- Giáo viên: Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh.

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 2, 3 học sinh lên bảng làm bài tập 3b của giờ trước. 

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết. (5’)

- Giáo viên đọc mẫu đoạn viết. 

- Hướng dẫn tìm hiểu bài. 

Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài. 

- Dưới mái trường mới bạn học sinh cảm thấy có những gì mới?

- Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: Mái trường, rung động, trang nghiêm, thước kẻ. 

3.  Hướng dẫn học sinh viết vào vở. (12’)

- Đọc cho học sinh chép bài vào vở. 

- Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn. 

- Đọc cho học sinh soát lỗi. 

- Chấm và chữa bài. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. (4’)

Bài 1: Điền ui / uy
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở. 

Bài 2a: Điền tr / ch 

Giáo viên cho học sinh làm vở. 

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò. (3’)

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

Học sinh về làm bài 2b.
	- Học sinh lắng nghe. 

- 2 Học sinh đọc lại. 

- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng cô giáo giảng bài, …

- Học sinh luyện bảng con. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh nhắc lại qui tắc viết chính tả: 

- Học sinh đọc đề bài. 

- Học sinh các nhóm lên thi làm bài nhanh. 

Cái tai, chân tay, tượng đài, đáy hồ, chai nước, chữa cháy, …

- Cả lớp nhận xét. 

- Học sinh làm vào vở. 




Tổ chức vui chơi

TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp HS:
- HS thấy ®​îc những truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

- Có ý thức phấn  dấu trở thành ng​êi HS ngoan, giỏi góp phần xây dựng truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
3. Kĩ năng: Biết thực hiện những truyền thống của nhà trường.

2. Thái độ: Giáo dục thái độ tôn trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường.

II - Hoạt động trên lớp
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1- Giới thiệu nội dung tiết học (1p)
2- Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của nhà trường. (18p)
- GV cho HS thảo luận

- Câu hỏi:

? Trường ta có tên là gì?

?Vì sao trường ta lại có tên như thế?

?Trường ta có những truyền thống gì?

?Em phải làm gì để bảo vệ và xây dựng những truyền thống tốt đẹp cho nhà trường?

-GV chia nhóm.

-Gv nhận xét chốt các ý đúng và nõi rõ những truyền thống tốt đẹp của nhà trường cho học sinh nắm được.

3- Múa hát tập thể: (15p)
- GV cho HS ra sân múa hát tập thể bài "Múa vui"

* Kết luận: Ng​ưêi HS ngoan ®ư​îc thầy yêu, bạn mến. Mỗi HS cần cố gắng để trở thành ng​ưêi HS ngoan.

4- Tổng kết:  (3p) Nhận xét tiết học
	-HS thảo luận trao đổi ý kiến trong nhóm.

-đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.

-Các nhóm khác nhận xét bổ xung.

-HS lắng nghe.

- HS trình bày bài hát

- HS trả lời bài "Múa vui" và Anh em ta đoàn kết"

- HS ra sân múa hát tập thể.


Thực hành Tiếng Việt 

ĐỌC HIỂU: ĐI HỌC MUỘN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức.

- Học sinh luyện đọc tốt bài: "Đi học muộ". Đọc đúng các từ khó, nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ dài.

- Hiểu được nội dung của bài. Hiểu được cái hài hước của câu chuyện. 

- B​ưíc đầu biết đọc diễn cảm.
- Củng cố về từ chỉ sự vật.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay và đọc hiểu cho HS.

3. Thái độ: Giáo dục HS thái độ biết và hiểu được những biển báo giao thông và thực hiện đúng với nội dung của biển báo trên đường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A- KTBC: (5’)

-HS đọc một bài tập đọc đã học mà HS tự chọn.

-GV nhận xét

B- Bài mới.

1- Giới thiệu bài

2- Luyện đọc

B​ớc 1: Đọc đúng: (10’)

- GV gọi học sinh đọc nối tiếp từng đoạn (chủ yếu HS trung bình, yếu, những học sinh đọc chưa tốt)

Bư​íc 2: Đọc hiểu (15’)

-HS chọn câu trả lời đúng

-GV nhận xét chốt ý đúng

Bước 3: Luyện đọc hay (10’)

- Gv chia nhóm

- GV cho HS bình chọn nhóm đọc hay nhất.

- GV nhận xét

3- Củng cố - Tổng kết: (3’)

Củng cố nội dung bài: Câu chuyện cho em thấy điều gì? 

Nhận xét tiết học
	-HS đọc

-Lớp nhận xét

- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn.

- Nhận xét, sửa chữa cách đọc.

- HS đọc từng ý trả lời trong bài và đánh dấu vào câu trả lời đúng.

- HS chữa bài

-Lớp nhận xét

a) Vì sao hôm nào em cũng đi học muộn ?

b) Ở gần trường.

c) Trường học, đi chậm lại.

d) Vì biển báo nhắc người đi xe cẩn thận, tránh gây tai nạn.

e)  Nam, trường, biển báo.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- Các nhóm thi đọc.

-Đại diện các nhóm khác nhận xét.




SINH HOẠT TUẦN 6

I.MỤC TIÊU

-Nhận biết ưu nhược điểm trong tuần, phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 6 .

- Nắm được phương hướng tuần 7.

III Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1 Nhận xét các hoạt động trong tuần 6:
- Các tổ trưởng nhận xét các hoạt động trong tuần của tổ.

- Lớp trưởng nhận xét các hoạt động trong tuần của lớp.

2. ý kiến của HS:

3. Giáo viên nhận xét

+ Đạo đức :

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 + Học tập : …………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

+ Lao động vệ sinh ……………………………………………………………………..............................

……………………………………………………………………………………......

3. Phương hướng tuần 7:
- Phát huy tính ngoan ngoãn , chăm chỉ lễ phép đã có 

- Tiếp tục thi đua chăm học , chăm lao động .

- Thực hiện nghiêm túc các nền nếp của nhà tr​​​​​​ờng qui định đề ra .

- Trong lớp hăng hái phát biểu , về nhà xem bài , luyện chữ .

- Hăng hái trong mọi hoạt động của tr​​​ờng , Đội đề ra. 

- HS cần khắc  phục những nh​​​ược điểm ,phát huy những uu điểm để phấn đấu học thật tốt, HS ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

- Thưc hiện tốt trật tự an toàn giao thông
                                                         Ngày: … / … / 2014
                                                         Tổ trưởng
                                                         Ngô Thị Hường[image: image1.emf] 
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